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Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới 
bằng mô hình WRF 

  Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, Nguyễn Minh Trường 
  Đại học Quốc gia Hà Nội 

1. Giới thiệu 

Trong các mô hình số dự báo bãoưxoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ), vấn đề phân 
tích và tạo xoáy giả (bogus vortex) cho ban đầu hóa xoáy đóng một vai trò hết sức 
quan trọng. Việc ban đầu hóa xoáy đã được đề cập đến trong nhiều công trình nghiên 
cứu [1,2,3,5,6]. Mục đích của ban đầu hóa xoáy là xây dựng một xoáy nhân tạo có cấu 
trúc và cường độ gần nhất với xoáy bão thực rồi cài vào trường phân tích toàn cầu làm 
điều kiện ban đầu cho mô hình dự báo. Xoáy nhân tạo thông thường được kết hợp từ 
hai thành phần: Thành phần xoáy phân tích (analysis) và thành phần xoáy giả (bogus). 

Để có thể tạo được một xoáy nhân tạo gần nhất với xoáy bão thực cần phải xây 
dựng một xoáy giả phù hợp nhất, đảm bảo mô tả được một cách khá chính xác cấu trúc 
và cường độ của xoáy bão thực. Muốn vậy cần phải có sự hiểu biết đầy đủ về sự tiến 
triển của xoáy bão trong quá trình tồn tại cũng như sự tương tác giữa nó với các yếu tố 
bên ngoài. Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết cố gắng giải quyết vấn đề 
này. Tuy vậy, còn xa con người mới có thể đạt được mọi ý muốn của mình. Bởi 
bãoưXTNĐ thường hình thành và phát triển trên biển, nơi mà không có nguồn số liệu 
quan trắc đầy đủ, cả ở bề mặt và trên các tầng cao khí quyển [7]. Do đó, bên cạnh 
những khảo sát thực nghiệm người ta thường xây dựng các xoáy nhân tạo dựa trên việc 
nghiên cứu lý tưởng xây dựng các xoáy giả.  

Trong một mô hình dự báo đầy đủ (mô hình ba chiều dựa trên việc giải hệ 
phương trình thủy động lực học nguyên thủy), kết quả dự báo là hệ quả của sự tương 
tác phức tạp giữa nhiều quá trình, nên nói chung khó có thể tách biệt được quá trình 
nào dẫn tới hệ quả nào. Vì vậy, nhiệm vụ của bài toán nghiên cứu lý tưởng là xây dựng 
những điều kiện môi trường lý tưởng, rồi chồng lên đó một xoáy lý tưởng – xuất phát 
từ các biểu thức lý thuyết hay bán thực nghiệm, để xem xét ảnh hưởng của các quá 
trình khác nhau đối với xoáy lý tưởng đó. 

Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu theo hướng này, và chủ yếu dựa 
trên các mô hình đơn giản. Với bài toán nghiên cứu chuyển động của xoáy thuận nhiệt 
đới, người ta thường sử dụng các mô hình chính áp hai chiều [8,9]. Trong khi đối với 
những nghiên cứu liên quan tới sự biến đổi của cấu trúc và cường độ XTNĐ thì các mô 
hình nước nông nhiều mực lại được ưa chuộng [10]. Việc nghiên cứu lý tưởng XTNĐ 
dựa trên các mô hình ba chiều đầy đủ hiện vẫn còn khá hạn chế, trong đó chủ yếu 
chúng được sử dụng để mô phỏng các trường hợp bão cụ thể.  

Trong bài này, sẽ trình bày một phương pháp ban đầu hóa xoáy cân bằng. Chi tiết 
về phương pháp này sẽ được mô tả ở mục 2. Một sơ đồ ban đầu hóa lý tưởng cho mô 
hình WRF sử dụng phương pháp trên cũng được xây dựng. Từ đó, đã khảo sát một số 
trường hợp đơn giản nhằm xem xét tác động của một số quá trình đến cấu trúc của một 
xoáy cân bằng trong mô hình. 

2. Xây dựng xoáy lý tưởng cân bằng 

Giả sử, bằng cách nào đó (lý thuyết hoặc bán thực nghiệm) đã xây dựng được 
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một phân bố gió là hàm giải tích của bán kính r và độ cao z (v=v(r,z)), bài toán đặt ra 
là xác định các yếu tố khí tượng còn lại ở trạng thái cân bằng với trường gió cho trước. 

Trong hệ tọa độ bán kính − độ cao (r,z), phương trình gió gradient và phương 
trình thủy tĩnh có thể viết dưới dạng: 
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là tổng của các lực quán tính và lực Coriolis, v − gió tiếp tuyến, r − bán kính, z − độ 
cao, p − áp suất, f − tham số Coriolis, ρ − mật độ và g là gia tốc trọng trường. Từ (1) và 
(2), lấy vi phân chéo để loại bỏ p ta sẽ nhận được phương trình sau: 
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Các mặt đặc trưng của (4) thỏa mãn: 
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Trên các mặt này ta có: 
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Từ (6), nếu dịch chuyển một khoảng cách nhỏ (dr, dz) trên các mặt đặc trưng, ta 
có ( ) ( ) 0=−⋅ g,Cdz,dr ; hay từ (3) suy ra (dr, dz) vuông góc với vector gradient khí áp. 
Điều đó cũng có nghĩa là những mặt đặc trưng của (5) là các mặt đẳng áp. Phương 

trình (7) cho biết sự biến đổi của lnρ (và do đó, ρ) trên các mặt đẳng áp tỷ lệ với 
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Nếu 
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 > 0, thì mật độ ρ giảm và tương ứng nhiệt độ T tăng khi bán kính tăng. Tức là, 

nếu xét trên các mặt đẳng áp, một xoáy thuận cân bằng sẽ có “lõi lạnh”. Ngược lại, với 

trường hợp 
z
v
∂
∂

 < 0, xoáy sẽ có “lõi nóng”. 

Đối với bài toán ban đầu hóa xoáy cân bằng trong mô hình số, vấn đề là xác định 
trường mật độ cân bằng ứng với một phân bố gió tiếp tuyến v(r,z) cho trước với điều 
kiện biết giá trị của mật độ môi trường ρ0(R,z) và áp suất môi trường p0(R,z)  tại 
khoảng cách bán kính phía ngoài R và độ cao z nào đó. Giả thiết rằng các xoáy thuận 

nhiệt đới điển hình có 
z
v
∂
∂

 < 0. Khi đó bài toán có thể được giải quyết một cách chính 

xác khi sử dụng các phương trình (6) và (7). Ta có thể thiết lập một hệ tọa độ cực gồm 
các nút lưới theo bán kính và độ cao. Xét tại một nút lưới bất kì P(rp, zp) nào đó, ta tích 
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phân (6) ra phía ngoài để xác định được độ cao ZR của mặt đẳng áp đi qua P(rp, zp) tại 
bán kính ngoài R nào đó; từ (7), có thể xác định được sự thay đổi của mật độ giữa 
P(rp, zp) và Q(R,ZR). Vì mật độ ρ và áp suất p tại các điểm (R,z) đã biết, nên ta có thể 
xác định được ρ và p cũng như nhiệt độ tại P khi sử dụng phương trình khí lý tưởng 
(hình 1). 
 z 
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Hình 1. Sơ đồ xác định mật độ của xoáy cân bằng 
trong hệ tọa độ (r,z). Điểm nút lưới đang xét (P), 
giả sử phân bố mật độ môi trường theo độ cao 

(tại r=R) đã biết. 

Tuy nhiên, trong mô hình WRF cũng như nhiều mô hình dự báo qui mô vừa 
khác, thay vì hệ tọa độ thẳng đứng là độ cao, người ta thường sử dụng hệ tọa độ sigma: 
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với ps là áp suất tại bề mặt và pt là áp suất tại đỉnh mô hình. Khi đó phương trình (3) 
có thể được viết dưới dạng: 

( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −α−

∂
∂

σα−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ∂
φ∂

∂
φ∂

ts
s pp

r
p

C
r

,,   (9) 

Hay, sau khi thực hiện phép biến đổi, có thể nhận: 
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Các mặt đặc trưng của phương trình này thỏa mãn: 
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và có nghiệm là: 

( )ts pp −σ  = const  (12) 

Đây cũng chính là các mặt đẳng áp. Từ phương trình (9), trên các mặt đặc trưng, 
ta có: 
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với α=1/ρ.  
Trong trường hợp này, việc xác định trường mật độ gặp khó khăn khi các mặt đặc 

trưng (12) thực chất là các mặt đẳng áp trong khi ta cần giá trị các trường trên các mặt 
sigma. Thực tế, việc xác định trường mật độ lại đơn giản hơn bằng việc phân tích theo 
độ cao (vì phân bố gió v(r,z), nên đạo hàm của C theo z (7) sẽ dễ thực hiện hơn theo σ 
(13)). Trong nghiên cứu này, các giá trị áp suất, mật độ, độ cao tại tâm của xoáy (sẽ 
xây dựng) tại các mực sigma của trường ban đầu được cho là các giá trị nền hay 
trường môi trường. Khi đó sẽ tính được trường mật độ và độ cao trên các mặt đẳng áp 
(nền). Phân bố của áp suất bề mặt theo bán kính ps(r) cũng sẽ được xác định bằng cách 
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tích phân phương trình (6) từ điểm cần xét ra phía ngoài để tìm độ cao của mặt đẳng 
áp p = ps(r) tại bán kính ngoài. Khi biết được áp suất bề mặt, có thể tính chính xác áp 
suất tại mỗi điểm trong hệ tọa độ σ theo định nghĩa. Từ đó, mật độ và độ cao có thể 
nội suy theo áp suất từ các giá trị đã tính được trên các mặt đẳng áp nền. 

3. Thiết kế thí nghiệm 

Phương pháp ban đầu hóa xoáy cân bằng trên đây đã được chúng tôi xây dựng 
thành một môđun ban đầu hóa cho mô hình WRF phiên bản 2.1. Để nghiên cứu sự tiến 
triển của một XTNĐ lý tưởng cho mục đích xây dựng sơ đồ ban đầu hóa xoáy cũng 
như xem xét tác động của một số quá trình đến cấu trúc và cường độ của nó trong mô 
hình WRF, chúng tôi đã tiến hành một số thí nghiệm có cấu hình từ đơn giản đến phức 
tạp, trong đó mô hình WRF được cấu hình như sau: 
- Độ phân giải ngang 20 km, gồm 101x101 nút lưới ngang 
- 21 mực nguyên thẳng đứng, độ cao đỉnh mô hình 20km. 
- Tham số Coriolis được xét là hằng số trên toàn miền (mặt f) 

Việc xây dựng xoáy giả ban đầu đòi hỏi phân bố của gió là hàm của độ cao và 
bán kính. Có nhiều các dạng phân bố gió khác nhau, nhưng ở đây, chúng tôi sử dụng 
phân bố gió tiếp tuyến theo bán kính r và độ cao z dưới dạng: 

v(r,z) = Wr(r) . Wz(z) . V(r)  (14) 
Trong đó: 
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với Vmax là gió tiếp tuyến cực đại, rm là bán kính gió tiếp tuyến cực đại; b là tham số 
xác định độ rộng của profile gió; R là bán kính ngoài cùng của miền phân tích; H là độ 
cao từ bề mặt đến đỉnh mô hình; Wr là hàm trọng số theo bán kính nhằm làm giảm dần 
gió tiếp tuyến về 0 tại bán kính ngoài R để tránh sự bất liên tục của trường gió giữa 
xoáy bão và môi trường; Wz là hàm trọng số theo độ cao nhằm xây dựng một xoáy 
thuận nhiệt đới có gió tiếp tuyến giảm dần theo độ cao tương tự như trong thực tế. 
Xoáy giả có tốc độ gió cực đại vmax = 35m/s; bán kính gió cực đại rm = 100km, tham số 
b được xác định sao cho bán kính gió 5m/s bằng 500km. Trong thực tế, bán kính gió 
cực đại của một cơn bão mạnh có giá trị nhỏ hơn nhiều so với giá trị được lựa chọn ở 
đây (có thể nhỏ hơn 20km). Tuy nhiên, với độ phân giải ngang 20 km, bán kính gió 
cực đại cần lựa chọn tương ứng để mô hình có thể mô phỏng được cấu trúc của bão. 

Với cấu hình mô hình trên, chúng tôi khảo sát các trường hợp thí nghiệm sau: 
+ Trường hợp 1 (TH1): Không ban đầu hóa ẩm cho mô hình, không có các quá trình 

vật lý như ma sát bề mặt, các quá trình lớp biên, các quá trình đối lưu, bức xạ. 
Mục đích nhằm tạo ra ở đây một “điều kiện lý tưởng” nhằm khảo sát tính cân bằng 
của xoáy giả 

+ Trường hợp 2 (TH2): Gần giống với TH1, tức là môi trường “khô”, không có các 
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quá trình vật lý, nhưng đã đưa vào ma sát bề mặt nhằm xem xét sự suy yếu của 
xoáy do ma sát.  

+ Trường hợp 3 (TH3): Đưa vào các quá trình vật lý khác nhau, như trường môi 
trường được ban đầu hóa ẩm, có ma sát bề mặt và vật lý vi mô dạng hiện (explicit 
microphysic, grid scale, khác với implicit, như tham số hóa đối lưu, subgrid scale) 
nhằm mô phỏng các quá trình mây đơn giản. 

4. Kết quả và nhận xét 

TH1 là trường hợp đơn giản nhất, được đưa ra nhằm khảo sát tính cân  bằng của 
xoáy. Khái niệm cân bằng ở đây không có nghĩa là xoáy luôn bảo toàn khi tích phân 
mô hình theo thời gian mà chỉ bảo toàn trong một điều kiện lý tưởng nào đó. Điều kiện 
lý tưởng ở đây là mô hình không có sai số, không có ma sát và các quá trình vật lý và 
ẩm, hệ số Coriolis không đổi trên toàn miền (trên mặt f). Thông thường, không thể loại 
trừ hết sai số trong các mô hình số, vì vậy cường độ của xoáy thường sẽ yếu đi, đặc 
biệt do các số hạng nhớt giả xuất hiện khi sai phân hóa các phương trình vi phân. Vấn 
đề cần giải quyết là sau khi xoáy giả được “cài” trở lại trường ban đầu, các trường cần 
phải ở trạng thái cân bằng với nhau để tránh hiện tượng sốc của mô hình. Một xoáy 
cân bằng được xem là tốt nếu sự suy giảm cường độ của xoáy không đáng kể, và tương 
quan giữa các trường là không đổi.  

Hình 2.A, 3.A, 4.A tương ứng dẫn ra mặt cắt kinh hướng của trường gió vĩ 
hướng, áp suất và nhiệt độ ban đầu cho cả 3 trường hợp. Tương tự, các hình 2.B, 3.B, 
4.B là các trường tương ứng sau 24h tích phân của TH1; các hình 2.C, 3.C, 4.C là các 
trường tương ứng sau 24h tích phân của TH2; và các hình 2.D, 3.D, 4.D là của TH3.  

Từ các hình 2.B, 3.B, 4.B ta thấy, sau 24 giờ tích phân TH1, các trường của xoáy 
giả hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, khi xem xét sự biến đổi của áp suất mực biển 
tại tâm theo thời gian (hình 8), chúng ta thấy rõ hơn những biến đổi của cường độ 
xoáy. Trong giờ đầu tiên, áp suất tại tâm giảm một chút, thể hiện xoáy ban đầu chưa 
thực sự cân bằng, và do đó phải có sự biến đổi nào đó của trường áp để cân bằng lại 
với trường gió. Tuy nhiên, sự biến đổi này là nhỏ, có thể chấp nhận được. Nguyên 
nhân của sự mất cân bằng nhỏ ở đây có thể do những sai số khi thực hiện phép nội suy 
từ các mực áp suất về các mực sigma. Sau một thời gian ngắn giảm áp, áp suất tại tâm 
bắt đầu tăng dần tuyến tính, có thể do sai số (nhỏ) của mô hình. Nhưng nói chung sự 
biến đổi này là không lớn. 

Sự giảm áp tại tâm một xoáy thuận cân bằng được gắn với sự giảm mật độ. Vì 
vậy, nếu tốc độ gió tiếp tuyến giảm theo độ cao (như trong một xoáy thuận nhiệt đới 
điển hình), thì xoáy có lõi nóng nếu xét trên mặt áp suất. Tức là nhiệt độ tăng khi đi từ 
ngoài vào theo phương bán kính trên mặt áp suất. Các hình 4.A và 4.B còn thể hiện rõ 
cấu trúc lõi nóng trên mặt sigma của xoáy lý tưởng. 

Khi một xoáy cân bằng được đặt vào môi trường có ma sát, gió ở gần bề mặt sẽ 
yếu đi. Khi đó sự cân bằng giữa lực gradient khí áp, lực quán tính ly tâm và lực 
Coriolis sẽ bị phá vỡ. Hậu quả là gió sẽ hội tụ ở mực thấp và xuất hiện dòng thăng 
mạnh nhất ở khu vực gió cực đại. Do bảo toàn mômen động lượng, tốc độ gió sẽ tăng 
lên khi hội tụ. Trong thực tế, đây là quá trình thúc đẩy sự vận chuyển ẩn nhiệt trong 
bão, và là một cơ chế tăng cường bão. Tuy nhiên nếu không có các quá trình ẩm vật lý 
mây (TH2), hoàn lưu sơ cấp của xoáy sẽ yếu dần, tương ứng với nó cường độ xoáy sẽ 
giảm dần, đặc biệt ở gần bề mặt. Hình 2.C cho thấy gió ở các mực thấp giảm đáng kể, 
trong khi gió ở các mực cao (nơi ít chịu ảnh hưởng của ma sát) hầu như không đổi. Kết 
luận tương tự cho trường áp và trường nhiệt (hình 3.C, 4.C). Khí áp tại tâm cũng giảm 
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mạnh (hình 8) so với TH1, tuy không giảm một cách tuyến tính. Điều này có thể liên 
quan tới sự giảm của gió bề mặt gắn liền với sự giảm lực Coriolis (fv) và lực quán tính 
ly tâm (v2/r), trong đó lực quán tính ly tâm đóng vai trò chủ chốt trong mối quan hệ 
cân bằng và tỷ lệ bậc 2 với tốc độ gió. 

TH3 là trường hợp đáng quan tâm nhất, vì ở đây đã đưa vào tương đối đầy đủ các 
yếu tố vật lý. Khác với 2 trường hợp trước, đề mô phỏng các quá trình vật lý trong 
mây, mô hình được ban đầu hóa ẩm. Độ ẩm riêng ban đầu được cho chỉ là hàm của độ 
cao (hình 5.A). Tuy nhiên, do cấu trúc lõi nóng, độ ẩm tương đối lại có giá trị nhỏ ở 
vùng trung tâm (hình 5.B). Như đã nói ở trên, ma sát bề mặt dẫn tới sự hội tụ ở của gió 
bề mặt. Nếu không có thêm vai trò của các yếu tố khác, xoáy sẽ suy yếu. Sự tăng 
cường xoáy từ lâu đã được gắn với vai trò của đối lưu và giải phóng ẩn nhiệt trong bão. 
Đây là một quá trình hồi tiếp khá phức tạp. Tuy nhiên, có thể mô tả sơ lược rằng, hội 
tụ ẩm làm xuất hiện dòng thăng ở khu vực bán kính gió cực đại. Khi dòng khí đi lên 
đạt trạng thái bão hòa, hơi nước ngưng tụ làm giải phóng một lượng ẩn nhiệt và làm 
tăng sự chênh lệch nhiệt độ giữa dòng thăng và môi trường. Dòng khí đi lên đến mực 
cân bằng nhiệt (nơi nhiệt độ dòng khí bằng nhiệt độ môi trường), tốc độ thăng giảm 
dần, đồng thời xuất hiện sự phân kỳ ở đỉnh tầng đối lưu. Quá trình này dẫn tới sự giảm 
áp suất ở tâm xoáy, đồng thời tăng cường sự cuốn hút mực thấp và hoàn lưu sơ cấp.  

Trong mô phỏng TH3, có thể thấy, quá trình tăng cường xoáy đã được mô tả khá 
tốt. Từ hình 2.D ta thấy gió tiếp tuyến sau 24h tích phân đã tăng lên đáng kể, với tốc 
độ gió cực đại trên 50m/s ở phía trên lớp biên. Gió bề mặt tuy yếu hơn gió ở phía trên 
lớp biên do vai trò của ma sát, nhưng mạnh hơn nhiều so với gió ban đầu. Hình 3.D 
cho thấy áp suất tương ứng cũng giảm − cường độ xoáy được tăng cường. Có thể thấy 
rõ hơn sự biến đổi của áp suất tại tâm qua hình 9. Sự giảm áp suất tại tâm không diễn 
ra ngay từ thời điểm bắt đầu mô phỏng. Thực tế trong khoảng hơn 6h đầu, áp suất tăng 
do sự hội tụ ẩm vào khu vực gần trung tâm xoáy. Khi đối lưu xuất hiện, và hình thành 
phân kì gió ở mực cao, xoáy được tăng cường rõ rệt so với TH1 và TH2. 

Hình 4.D là mặt cắt của trường nhiệt độ (TH3) sau 24h mô phỏng. Nhiệt độ giảm 
ở gần bề mặt do không khí xung quanh có nhiệt độ thấp hơn hội tụ vào vùng áp suất 
thấp và do các khu vực dòng giáng do giáng thủy ở khu vực thành mắt bão. Còn ở các 
lớp khí quyển phía trên sự đốt nóng ẩn nhiệt đã làm xuất hiện cấu trúc lõi nóng khá rõ. 
Mặt cắt thẳng đứng của các trường độ ẩm riêng, độ ẩm tương đối, lượng nước mây 
riêng và tốc độ thẳng đứng sau 24 giờ mô phỏng trên các hình 6.A, 6.B, 6.C và 6.D 
tương ứng thể hiện rõ cấu trúc thành mây mắt bão và sự phân kì với màn mây phía trên 
đỉnh tầng đối lưu. Sự hội tụ mực thấp và phân kì ở trên cao của trường gió còn có thể 
nhận thấy rõ hơn trên hình 7 và 8. 

  
A) B) 

  
C) D) 
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Hình 2. Mặt cắt thẳng đứng theo trục x qua tâm xoáy của gió tiếp tuyến: A) Tại thời điểm ban đầu; 
B) Sau 24h tích phân của TH1; C) Sau 24h tích phân của TH2; D) Sau 24h tích phân của TH3 

  
A) B) 

  
C) D) 

Hình 3. Mặt cắt thẳng đứng theo trục x qua tâm xoáy của áp suất: A)Tại thời điểm ban đầu; B) Sau 
24h tích phân của TH1; C) Sau 24h tích phân của TH2; D) Sau 24h tích phân của TH3 

  
A) B) 

 \ 
C) D) 

Hình 4. Mặt cắt thẳng đứng theo trục x qua tâm xoáy của nhiệt độ: A) Tại thời điểm ban đầu; B) 
Sau 24h tích phân của TH1; C) Sau 24h tích phân của TH2; D) Sau 24h tích phân của TH3 

  
A) B) 

Hình 5. Ban đàu hóa ẩm cho TH3: A) Trường độ ẩm riêng; B) Trường độ ẩm tương đối. 

  
A) B) 
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C) D) 

Hình 6. Sau 24 giờ tích phân của TH3: A) Trường độ ẩm riêng; B) Trường độ ẩm tương đối. C) 
Lượng nước riêng trong mây; D) Tốc độ thẳng đứng. 

  
A) B) 

Hình 7. Trường đường dòng mực 1 (mực hội tụ) tại thời điểm ban đầu (A) và sau 24h tích phân(B) 

  

A) B) 
Hình 8. Trường đường dòng mực 11 (mực phân kì) tại thời điểm ban đầu (A) và sau 24h tích phân (B) 

 

Hình 9. Biến đổi của áp suất tại tâm theo thời gian của TH1 (Case 1), TH2 (Case 2) và TH3 (Case 3) 

5. Kết luận 

Bằng việc sử dụng mô hình WRF chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu mô phỏng sự 
tiến triển của một xoáy thuận nhiệt đới lý tưởng. Mặc dù đây mới chỉ là một số kết quả 
bước đầu song nó đã cho phép rút ra một số nhận xét sau. 

1) Mô hình WRF là một mô hình ba chiều đầy đủ có thể được sử dụng để nghiên 
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cứu mô phỏng các quá trình thời tiết nói chung và mô phỏng xoáy thuận nhiệt đới nói 
riêng.  

2) Việc thiết kế các trường hợp thí nghiệm lý tưởng, từ đơn giản đến phức tạp, 
cho phép khảo sát ảnh hưởng của các quá trình tách biệt tới sự tiến triển của xoáy 
trong quá trình tích phân thời gian. 

3) Việc đưa vào các quá trình ẩm và vật lý vi mô trong TH3 đã cho thấy vai trò 
quan trọng của quá trình đối lưu và giải phóng ẩn nhiệt đối với sự tăng cường xoáy. 
Mặc dù đây chỉ là một cấu hình thí nghiệm tối thiểu (ma sát bề mặt, vật lý vi mô dạng 
hiện), những kết quả nhận được đã phản ánh được quá trình tăng cường của XTNĐ, 
cấu trúc lõi nóng, cấu trúc mây và một số đặc tính khác của XTNĐ thực. 
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ABSTRACT 

 

idealized study evolutions of Tropical Cyclones using 
WRF model 

  Bui Hoang Hai, Phan Van Tan, Nguyen Minh Truong 
  Vietnam National University, Hanoi 

Vortex initialization is one of the most important problems in Tropical Cyclone 
(TC) forecasting. To be able to construct a relevant artificial vortex, it is necessary to 
understand thoroughly its structure. One of the approach to the problem is idealized 
study. Because of the difficulties in setting up the idealized conditions, the idealized 
studies mainly use rather simple model like barotropic or multi-level shallow water 
models. 

In this study, we use a full primitive equation model, the Weather Research and 
Forecast (WRF) model, with an vortex initialization model to simulate the evolution of 
an idealized TC. The results showed that, the WRF model is capable of simulating 
idealized TC. We can simulate explicitly many processes of  TCs. There may be many 
further studies that extends from the current one as well.  

 

Tóm tắt 

Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới 
bằng mô hình WRF 

  Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, Nguyễn Minh Trường 
  Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ban đầu hóa xoáy cho các mô hình dự báo bãoưxoáy thuận nhiệt đới là một trong 
những vấn đề hết sức quan trọng. Để có thể xây dựng được một xoáy nhân tạo phù hợp cần 
phải có sự hiểu biết đầy đủ về cấu trúc của nó. Một trong những cách tiếp cận vấn đề này là 
nghiên cứu xoáy lý tưởng. Do sự khó khăn trong việc thiết lập các điều kiện lý tưởng đối với 
các mô hình đầy đủ nên trước đây việc nghiên cứu xoáy lý tưởng chủ yếu dựa trên cơ sở các 
mô hình đơn giản, mà thường là các mô hình chính áp hoặc mô hình nước nông nhiều lớp.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình đầy đủ WRF với phương pháp ban 
đầu hóa xoáy cân bằng và xây dựng các mô phỏng lý tưởng sự tiến triển của một xoáy thuận 
nhiệt đới (XTNĐ). Kết quả nhận được cho thấy, WRF là một mô hình cho phép thực hiện 
những mô phỏng lý tưởng XTNĐ khá thuận lợi. Bằng công cụ này có thể mô phỏng hiện nhiều 
quá trình xảy ra trong XTNĐ, đồng thời mở ra những hướng nghiên lý tưởng cứu sâu hơn về 
XTNĐ cũng như áp dụng vào bài toán ban đầu hóa xoáy cho mô hình dự báo bão.  

 
 


